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ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC – THỰC HÀNH  
VỀ PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  

TẠI XÃ VĂN MÔN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH NĂM 2009 
  

Nguyễn Thị Kim Loan - Bệnh viện 103 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Từ vài thập kỷ nay Thế giới đã và đang phải đối 

diện với dịch tiêu chảy đặc biệt là ở các nước đang 
phát triển. Từ năm 1978, Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) đã phát động toàn Thế giới một chiến lược 
giám sát tiêu chảy (Control of diarrhoeal diseases -
CDD). Theo WHO, hàng năm trên thế giới có khoảng 
750 triệu trẻ mắc bệnh tiêu chảy, trong số đó có 5 
triệu trẻ chết, hầu hết số mắc tập trung ở các nước 
đang phát triển. Theo công bố của Quỹ Nhi Đồng 
Liên hợp quốc (UNICEF) mỗi ngày thế giới có 5000 
trẻ nghèo dưới 5 tuổi chết vì tiêu chảy. Tiêu chảy là 
vấn đề y tế toàn cầu, là gánh nặng kinh tế đối với các 
nước đang phát triển. 

Tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật 
và tử vong cho trẻ em và là một bệnh hay gặp nhất ở 
trẻ em dưới 5 tuổi. Tiêu chảy thường gặp ở các khu 
dân cư có điều kiện sống không đảm bảo, trình độ 
dân trí thấp, kiến thức về phòng chống tiêu chảy cũng 
hạn chế. Đối với trẻ bị tiêu chảy để giảm mức độ trầm 
trọng của bệnh thì kiến thức, thực hành của bà mẹ có 
con bị tiêu chảy đóng vai trò rất quan trọng. 

Xã Văn Môn là một xã làng nghề, các hộ gia đình 
có thu nhập kinh tế không cao nhưng tương đối ổn 
định. Trạm y tế xã có mạng lưới chăm sóc sức khỏe 
nhân dân xuống tới từng thôn, mỗi tháng có từ 9 - 12 
trẻ dưới 6 tuổi đến khám chữa bệnh.  

Đánh giá kiến thức cũng như thực hành về phòng 
chống bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị 
tiêu chảy có vai trò rất quan trọng để giảm mức độ 
trầm trọng của bệnh. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện 
đề tài nghiên cứu: “Đánh giá kiến thức – thực hành 
về phòng chống bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh năm 2009"  

Nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng kiến thức – 
thực hành về phòng chống bệnh tiêu chảy của bà mẹ 
có con dưới 5 tuổi tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh năm 2009. 

1. Tổng quan tài liệu: 
Bệnh tiêu chảy đã có từ lâu, lịch sử của bệnh gắn 

liền với các vụ dịch đường tiêu hóa, cho đến nay trên 
Thế giới đã trải qua 7 vụ đại dịch tả. Qua nhiều vụ 
dịch cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự 
phát triển của y học, người ta đã hiểu rõ hơn về 
nguyên nhân gây nên bệnh, đó là hậu quả của sự 
nhiễm trùng đường tiêu hóa: tả, thương hàn không 
phải do tác nhân s.typhy, lỵ trực khuẩn, lỵ Amíp, 
virus… có thể gây bệnh tiêu chảy ở trẻ. Một nguyên 
nhân khác không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình truyền bệnh, đó là môi trường sống 

không hợp vệ sinh, trẻ đẻ non, suy dinh dưỡng và « 
nhiễm môi trường�  

Điều trị tại nhà ngay khi trẻ mới mắc là giai đoạn 
cần thiết trong điều trị bệnh tiêu chảy. Trẻ sau khi 
được khám tại các cơ sở y tế về nhà thường vẫn tiếp 
tục bị tiêu chảy, do vậy những trẻ này cần phải được 
điều trị tại nhà để phòng mất nước và suy dinh dưỡng. 
Việc xử trí chăm sóc trẻ tại nhà có hiệu quả chỉ có thể 
được thực hiện bởi người mẹ. Trong trường hợp trẻ bị 
các bệnh gây nên tình trạng mất nước, điện giải, 
người mẹ phải biết pha chế và cho uống đúng cách, 
cho ăn thức ăn giàu dinh dưỡng và khi nào cần mang 
trẻ đến cơ sở y tế. Hơn nữa những bà mẹ biết cách 
điều trị tại nhà cần điều trị sớm ngay cả trước khi đưa 
trẻ đến các cơ sở y tế. Điều trị sớm và đúng phác đồ 
tại nhà thường dự phòng được tình trạng mất nước và 
suy dinh dưỡng nếu tiêu chảy kéo dài. 

Bà mẹ có trẻ bị tiêu chảy cấp đến khám và điều trị 
tại cơ sở y tế cần được hướng dẫn trực tiếp các 
phương pháp tiếp tục điều trị trẻ tại nhà và cách điều 
trị sớm tại nhà với những lần tiêu chảy sau, sau khi 
hướng dẫn người mẹ cần phải biết: 

- Pha và cho trẻ uống những loại dịch thích hợp để 
bù nước bằng đường uống. 

- Cho trẻ bị tiêu chảy ăn đúng, không kiêng khem. 
- Nắm được khi nào cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế. 
- Các bước trong việc điều trị tại nhà, những thông 

tin và các kỹ năng cần thiết. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
- 284 bà mẹ có con dưới 5 tuổi (trẻ dưới 60 tháng 

tuổi, tại thời điểm điều tra) tại xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh.  

 - Tiêu chuẩn loại đối tượng ra khỏi nghiên cứu: 
+ Người không hợp tác 
+ Người có khó khăn về nghe nói 
+ Người bị bệnh tâm thần 
 - Trưởng trạm y tế xã (TYTX) Văn Môn 
 - Nhân viên y tế phụ trách khám chữa bệnh cho 

trẻ dưới 5 tuổi tại TYTX Văn Môn 
Nghiên cứu được tiến hành trong 6 tháng: từ tháng 

4/2009 đến tháng 9/2009 tại xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu 

định tính và định lượng. 
- Điều tra viên (ĐTV) tiến hành phỏng vấn bà mẹ 

có con dưới 5 tuổi trong các hộ gia đình đã được chọn 
theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn.  
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- Công cụ thu thập số liệu: Bộ câu hỏi được thiết kế 
dựa trên mục tiêu nghiên cứu và đã được thử nghiệm, 
chỉnh sửa hoàn thiện trước khi điều tra thực tế. 

- Phỏng vấn sâu (PVS) để thu thập được các 
thông tin từ đối tượng nghiên cứu và từ phía người 
quản lý, cung cấp dịch vụ:  

Kết quả và nhận xét: 
Bảng 1: Tỷ lệ mắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi. 

Bệnh tiêu chảy Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 
Trẻ mắc tiêu chảy 45 15,8 

Trẻ không mắc tiêu chảy 239 84,2 
Tổng 284 100 

ở kết quả nghiên cứu này đã cho thấy trong nhóm 
nghiên cứu của chúng tôi có 45 bà mẹ có con dưới 5 
tuổi bị mắc bệnh tiêu chảy (chiếm tỷ lệ 15,8%). 

239 bà mẹ (84,2%) có con dưới 5 tuổi không mắc 
bệnh tiêu chảy. 

Bảng 2: Độ tuổi của trẻ mắc bệnh tiêu chảy 
Tuổi Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 

> 9 tháng 5 11,1 
9-24 tháng 19 42,2 
25-36 tháng 12 26,7 
37-60 tháng 9 20 

Tổng 45 100 
Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng trên 

chúng tôi nhận thấy nhóm mắc bệnh nhiều nhất là 
nhóm từ 9 – 24 tháng tuổi chiếm tỷ lệ tới 42,2%. 

Nhóm tuổi từ 25 – 36 tháng chiếm tỷ lệ 26,7% và 
nhóm tuổi từ 37 tháng – 5 tuổi chiếm tỷ lệ 20%. 
Chiếm tỷ lệ ít nhất trong nghiên cứu là nhóm dưới 9 
tháng tuổi chỉ có 11,1% mắc bệnh. 

Bảng 3. Kiến thức của bà mẹ về bệnh tiêu chảy 
Kiến thức Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 

Đúng 221 77,8 
Chưa đúng 63 22,2 

Tổng 284 100 
Nhận xét: Kết quả nghiên cứu được trình bày trên 

bảng 3.3 cho thấy: Có 77,8% các bà mẹ có kiến thức 
đúng khi nhận biết các dấu hiệu của bệnh tiêu chảy. 
Đó là: đi ngoài nhiều lần (>3lần /24h) và phân lỏng 
nhiều nước. 

Chỉ có 22,2% bà mẹ có kiến thức chưa đúng khi 
nhận biết bệnh tiêu chảy (các bà mẹ chỉ nhận biết trẻ 
đi ngoài phân lỏng, phân sền sệt đã coi là tiêu chảy 
hoặc quên và không tính được số lần đi ngoài trong 
ngày của trẻ).  

Bảng 4: Kiến thức của bà mẹ về nguyên nhân gây 
bệnh tiêu chảy  

Kiến thức Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 
Đúng 215 75,7 

Chưa đúng 69 24,3 
Tổng 284 100 

Kết quả điều tra cho thấy: chỉ có 75,7% bà mẹ có 
kiến thức chính xác về nguyên nhân gây bệnh tiêu 
chảy và vẫn còn 24,3% các bà mẹ chưa nhận biết 
đúng, còn hiểu sai nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy. 

Nhiều bà mẹ chưa nhận thức đúng nguyên nhân 
gây bệnh tiêu chảy do vậy đã không có các biện pháp 
điều trị và dự phòng kịp thời, không đưa trẻ đến trạm 
y tế để khám và điều trị kịp thời và hậu quả là khi trẻ 
đến trạm thì đã là giai đoạn muộn, việc điều trị gặp 

nhiều khó khăn. Các nguyên nhân chính gây nên 
bệnh tiêu chảy như không đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm cho trẻ, hộ gia đình không có nhà tiêu, có 
nhà tiêu không hợp vệ sinh, không xử lý phân của trẻ 
đúng … nhiều bà mẹ đã không quan tâm đề cập đến. 

Bảng 5: Kiến thức của bà mẹ về hậu quả gây mất 
nước của bệnh TC 

Tình trạng mất nước Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 
Có mất nước 216 76,1 

Không mất nước 20 7 
Không biết 48 16,9 

Tổng 284 100 
Tỷ lệ các bà mẹ hiểu đúng mối liên quan giữa tiêu 

chảy và mất nước và cho rằng bệnh tiêu chảy gây 
mất nước là 76,1%, có 7% bà mẹ cho rằng tiêu chảy 
không gây mất nước và có tới 16,9% bà mẹ không 
biết là tiêu chảy có gây mất nước hay không. 

Bảng 6: Kiến thức của bà mẹ về hậu quả suy dinh 
dưỡng của bệnh TC 

Tình trạng mất nước Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 
Gây suy dinh dưỡng 196 69,0 
Gây thêm bệnh khác 29 10,2 

Không biết 59 20,8 
Tổng 284 100 

Bảng 6 cho thấy: Hậu quả gây suy dinh dưỡng 
trên trẻ em mắc tiêu chảy đã được 69% bà mẹ nhận 
thức đúng và cho rằng tiêu chảy là yếu tố nguy cơ 
gây suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhưng cũng có tới 
20,8% các bà mẹ không biết những hậu quả mà tiêu 
chảy có thể gây ra cho trẻ đặc biệt là suy dinh dưỡng. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng vẫn còn 10,2% 
các bà mẹ cho rằng tiêu chảy còn là yếu tố nguy cơ 
gây các bệnh khác. 

Kết luận 
Từ kết quả và bàn luận trên chúng tôi đưa ra kết 

luận: 
77,8% các bà mẹ có kiến thức đúng khi nhận biết 

các dấu hiệu của bệnh tiêu chảy. Đó là: đi ngoài 
nhiều lần (>3lần /24h) và phân lỏng nhiều nước. 

75,7% bà mẹ có kiến thức đúng về nguyên nhân 
gây bệnh tiêu chảy, vẫn còn 24,3% các bà mẹ chưa 
nhận biết đúng. 

76,1% bà mẹ cho rằng bệnh tiêu chảy gây mất 
nước là có 7% bà mẹ cho rằng tiêu chảy không gây 
mất nước và có tới 16,9% bà mẹ không biết là tiêu 
chảy có gây mất nước hay không. 

69% bà mẹ nhận thức đúng tiêu chảy là yếu tố 
nguy cơ gây suy dinh dưỡng ở trẻ em, 20,8% các bà 
mẹ không biết những hậu quả mà tiêu chảy có thể 
gây ra cho trẻ đặc biệt là suy dinh dưỡng 

KHUYẾN NGHỊ 
Qua kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đưa ra kiến 

nghị: 
Tăng cường công tác giáo dục truyền thông về 

phòng và điều trị bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi cho 
các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Cán bộ y tế xã cần kết 
hợp với các ban nghành đoàn thể tăng cường công 
tác truyền thông – giáo dục sức khỏe cho nhân dân 
trong xã nói chung cũng như các bà mẹ có con dưới 5 
tuổi và các bà mẹ trong diện sinh đẻ nói riêng về 
phòng và xử trí tiêu chảy. Công tác TT - GDSK phải 
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đa dạng với nhiều phương tiện, hình thức phù hợp 
thực hiện thường xuyên liên tục, thông điệp truyền 
thông cần sát thực với điều kiện thực tế.  
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NGHIÊN CỨU NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐANG HOẠT ĐỘNG  

TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN  
VÀ ẢNH HƯỞNG BAN ĐẦU CỦA NÓ ĐẾN ĐỘNG, THỰC VẬT SỐNG KỀ CẬN 

 
Vũ Xuân Tạo, Bùi Thị Thanh, Lương Thị Hồng Vân 

Đại học Thái Nguyên 
 

Tóm tắt 
Các tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

phân tích, mô tả kết hợp nghiên cứu thực nghiệm trên 
các mẫu nước thải từ 2 bệnh viện nghiên cứu (X & Y) 
cho thấy chúng đều ở trong tình trạng ô nhiễm nặng 
và được thể hiện ở các chỉ tiêu phân tích đã vượt 
nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Cụ thể là: COD 
trong nước thải của bệnh viện X vượt TCCP 7.2 lần, 
bệnh viện Y vượt 8.8 lần, BOD5 trong nước thải của 
bệnh viện X vượt TCCP 7.53 lần, bệnh viện Y vượt 
8.63 lần… 

Động thực vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nước 
thải của 2 bệnh viện nghiên cứu có các chỉ số về sinh 
trưởng và phát triển kém hơn hẳn so với lô đối chứng 
không chịu tác động của nước thải bệnh viện. Ngoài 
ra sự có mặt của vi sinh vật gây bệnh có trong cá và 
rau thí nghiệm cũng cao hơn rất nhiều so với các tiêu 
chuẩn cho phép hiện hành. 

Từ khóa: nước thải, ô nhiễm. 
Summary 
The authors use research methods analysis, 

combining research describes experiments on 
wastewater samples from two study hospitals (X & Y) 
showed that they are in severe pollution can be 
demonstrated in the analysis exceeded targets many 
times over the permitted standard. Specifically: COD 
in wastewater indicators of hospital X 7.2 times 
exceeded the acceptable standards, hospitals exceed 
8.8 times Y; BOD5 in waste water exceeded 
acceptable standards of hospital X was 7.53, 8.63 
excess hospital Y again  

Plants and animals directly affected by waste 
water of two research hospitals are indicators of poor 
growth and development compared to the control 
plots did not take the impact of hospital waste water. 
Besides the presence of pathogenic microorganisms 

in fish and vegetable experiments also much higher 
than current standards allow.  

Keywords: methods analysis, wastewater. 
Mở ĐầU 
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là khu vực 

thành phố Thái Nguyên tập trung rất nhiều bệnh viện 
và cơ sở y tế tuyến tỉnh. Quy mô các bệnh viện ngày 
càng được mở rộng và phát triển về chiều sâu nâng 
cao chất lượng phục vụ bệnh nhân không những 
trong tỉnh mà còn từ các tỉnh lân cận. Chính vì thế mà 
lượng nước thải các bệnh viện thải ra môi trường ngày 
càng nhiều hơn. Do điều kiện kinh tế của một tỉnh 
miền núi nên cơ sở vật chất chưa thực sự hiện đại, 
các hệ thống xử lý nước thải bệnh viện chưa đảm bảo 
được hết các yêu cầu kỹ thuật. Nước thải bệnh viện 
đổ ra và phát tán vào môi trường nước xung quanh 
mang theo nhiều nguy cơ. Trong khi đó người dân 
trong vùng vẫn nuôi trồng nhiều loại thực vật và động 
vật thủy sinh như các loại rau, cá, ốc, trai...và sử dụng 
như một nguồn thực phẩm hàng ngày. 

Từ các lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài này 
nhằm các mục tiêu: 

- Xác định một số tính chất lý-hóa-sinh của nước 
thải từ 2 bệnh viện đang hoạt động tại khu vực thành 
phố Thái Nguyên và những ảnh hưởng của nó đến cá 
và rau được nuôi trồng tại khu vực kề cận và chịu ảnh 
hưởng của nước thải của các bệnh viện nói trên. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác 
hại của nước thải bệnh viện trước khi đổ ra môi 
trường ngoài. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
a. Nước thải bệnh viện: Loại nước thải từ một số 

bệnh viện lớn thuộc thành phố Thái Nguyên trước khi 
đổ vào các thủy vực (ao chứa, hồ, mương, rãnh…). 


